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2.2. Bệnh nhân phong tăng huyết áp ở mức bình 
thường (140/90–159/99) chiếm đa số là cao nhất (29,1 
%).  

2.3. Bệnh nhân phong tăng huyết áp ở mức cao 
(>180/110) là thấp nhất (1,74%) do đây là mức nặng 
và điều kiện điều trị và chăm sóc trong cộng đồng 
phong còn chưa đáp ứng được nên những bệnh nhân 
thường không qua khỏi. 
KẾT LUẬN 
Kết quả nghiên cứu tăng huyết áp trên 134 bệnh 

nhân phong trong cộng đồng bệnh nhân phong tại làng 
phong chí linh năm 2013: Tỷ lệ nam/nữ là 0,97/1; Bệnh 
nhân phong bị tăng huyết áp >70 tuổi là cao nhất 
(67,8%) và hầu hết bệnh nhân mắc tăng huyết áp có 
dấu hiệu đau đầu chóng mặt vào buổi sáng (94,9 Đau 
vùng ngực trái ẵm (88,1%); Chóng mặt, ù tai, muốn 
ói,đau đầu dữ dội có khi phát âm không rõ (64,4%); 
Chân tay tê nặng không cử động được (62,7%) Mắt đột 
ngột nhìn mờ hơn mọi ngày (66,1%). Đau đầu dữ dội 
và khó thở (37,3%). Bệnh nhân phong tăng huyết áp ở 
mức bình thường (140/90 – 159/99) chiếm đa số là cao 
nhất (29,1 %). Bệnh nhân phong tăng huyết áp ở mức 
cao (>180/110) là thấp nhất (1,74 %) 
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MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG 

VỚI DI CĂN HẠCH CHẬU SAU XẠ TRỊ TIỀN PHẪU VÀ PHẪU THUẬT  
TRIỆT CĂN UNG THƯ CỔ TỬ CUNG GIAI ĐOẠN IB - IIA TẠI BỆNH VIỆN K 

 
Nguyễn Tuyết Mai - Bệnh viện K 

Hàn thị Bích Hợp - Bệnh viện U bướu Hà Nội 
tóm tắt 
Mục tiêu: phân tích mối liên quan giữa một số đặc 

điểm lâm sàng, cận lâm sàng với tình trạng di căn hạch 
chậu sau xạ trị tiền phẫu và phẫu thuật triệt căn ung 
thư cổ tử cung (CTC) giai đoạn IB và IIA tại Bệnh viện 
K.  

Kết quả: Tổn thương dạng sùi chiếm 69,7%. Kích 
thước u ≥ 4cm: 41,4%. Ung thư biểu mô vảy: 71,1%. 
Giai đoạn IIA 53,9% và giai đoạn IB 46,1%. 19,7% 
bệnh nhân có di căn hạch chậu. Xâm lấn 1/3 trên âm 
đạo (48,2%) có tỷ lệ di căn hạch chậu cao hơn so với 
ung thư CTC giai đoạn IB (12,9%) và không xâm lấn 
âm đạo (17,3%). Không có sự liên quan giữa tuổi, dạng 
tổn thương sùi loét, kích thước u, đặc điểm mô bệnh 
học và nồng độ của SCC-Ag với tình trạng di căn hạch 
chậu.  

Kết luận: có mối liên quan giữa tình trạng di căn 
hạch chậu với giai đoạn ung thư CTC giai đoạn và xâm 
lấn 1/3 trên âm đạo. 

Từ khóa: di căn hạch chậu, ung thư cổ tử cung, giai 
đoạn IB và IIA, xâm lấn âm đạo 
Summary 

Objective: To analyze the relationship between a 
number of clinical characteristics, of pelvic lymph node 
metastases after preoperative radiotherapy and radical 
surgery for cervical cancer stage IB and IIA at K 
Hospital.  

Results: wale lesions: 69.7%. Tumor size ≥ 4 cm: 
41.4%. Squamous cell carcinoma: 71.1%. Stage IIA 
53.9%, IB, 46.1%. 19.7% with pelvic lymph node 
metastasis. Invasive 1/3 of the vagina (48.2%) had a 
higher rate of pelvic lymph node metastasis compared 
with non-invasive vaginal (17.3%). There was no 
relationship between age, tumor size, pathology and 
concentrations of SCC-Ag with pelvic lymph node 
metastasis status.  

Conclusion: There is a relationship between pelvic 
lymph node metastasis and invasive 1/3 of the vagina  

Keywords: pelvic lymph node metastasis, cancer 
of the cervix, stage IB and IIA invasive vaginal 
ĐẶT VẤN ĐỀ  
Ung thư cổ tử cung (CTC) là loại ung thư thường 

gặp ở phụ nữ, chiếm khoảng 12% của tất cả các ung 
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thư ở nữ giới và là nguyên nhân gây tử vong thứ 2 sau 
ung thư vú. Tỷ lệ mắc bệnh thay đổi nhiều theo yếu tố 
địa lý, cao nhất ở Nam Mỹ 60/100.000 phụ nữ, thấp 
nhất ở Trung Đông và người Do Thái với 5/100.000 phụ 
nữ [7]. Theo Globocan 2008 ung thư CTC của Việt 
nam đứng hàng thứ 5, tuy nhiên có sự khác nhau theo 
vùng miền. Ghi nhận 2001-2004 tại Hà Nội bệnh đứng 
thứ tư trong các ung thư ở phụ nữ với tỷ lệ mắc là 
7,5/100.000 dân. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đứng 
hàng thứ hai với tỷ lệ mắc 16.5 /100.000 dân [1]. Di 
căn hạch chậu thể hiện mức độ lan tràn ung thư tại 
vùng và được coi là yếu tố tiên lượng quan trọng, di 
căn hạch chậu có liên quan đến tái phát, di căn xa và 
thời gian sống thêm. Tỷ lệ sống thêm 5 năm ở giai 
đoạn IB - II khi chưa có di căn hạch đạt 80 - 90% 
nhưng khi có di căn hạch thì chỉ còn 30 - 50% [4], [6]. 
Do đó việc nghiên cứu về di căn hạch chậu có ý nghĩa 
lớn trong chiến lược điều trị và cũng là yếu tố để xây 
dựng phác đồ điều trị. Chính vì những lý do trên nghiên 
cứu được thực hiện nhằm phân tích mối liên quan giữa 
một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng với di căn 
hạch chậu sau xạ trị tiền phẫu và phẫu thuật triệt căn 
ung thư cổ tử cung giai đoạn IB - IIA tại bệnh viện K. 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu: đối tượng nghiên cứu 

gồm 152 bệnh nhân ung thư CTC giai đoạn IB-IIA đã 
được xạ trị tiền phẫu và phẫu thuật triệt căn. 

Tiêu chuẩn lựa chọn: bệnh nhân được chẩn đoán 
ung thư cổ tử cung giai đoạn IB, IIA theo FIGO, được 
điều trị lần đầu bằng xạ trị tiền phẫu và phẫu thuật triệt 
căn, có chẩn đoán mô bệnh học tại u nguyên phát và 
hạch chậu sau phẫu thuật.  

Tiêu chuẩn loại trừ: bệnh nhân không thỏa mãn 
các tiểu chuẩn trên. 

2. Phương pháp nghiên cứu: 
* Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu can thiệp lâm 

sàng không có nhóm chứng. 
* Mẫu nghiên cứu: gồm 152 bệnh nhân ung thư 

CTC giai đoạn IB-IIA đã được xạ trị tiền phẫu và phẫu 
thuật triệt căn tại bệnh viện K trong giai đoạn 01/2009 
đến 12/2010. Với phương pháp chọn mẫu chủ đích. 

* Các bước tiến hành nghiên cứu:  
Thu thập thông tin của 152 bệnh nhân theo mẫu 

bệnh án được thiết kế bao gồm một số đặc điểm lâm 
sàng như tuổi, kích thước u, mức độ xâm lấn của khối 
u. Mô bệnh học theo phân loại của tổ chức y tế thế 
giới. Nồng độ SCC-Ag. Chẩn đoán giai đoạn theo 
FIGO.  

Cách thức điều trị: tia xạ tiền phẫu bao gồm xạ áp 
sát đơn thuần cho IB hoặc xạ áp sát kết hợp xạ trong 
cho IIA. Sau đó bệnh nhân được phẫu thuật triệt căn, 
tình trạng hạch chậu được mô tả trong phẫu thuật. Tiến 
hành sinh thiết khối u nguyên phát và hạch chậu trong 
phẫu thuật gửi mô bệnh học. 

Phân tích mối liên quan giữa tỷ lệ di căn hạch chậu 
với một số yếu tố như nhóm tuổi, dạng tổn thương u, 
kích thước u, giai đoạn bệnh, xâm lấn 1/3 trên âm đạo, 
thể mô bệnh học, nồng độ SCC-Ag, theo cách thức xạ 
trị. 

* Xử trí số liệu: xử lý và phân tích trên phần mềm 
SPSS 16.0. Sử dụng các thuật toán như tính tần suất, 
tỷ lệ, số trung bình. So sánh các yếu tố bằng kiểm định 
X2. Đối với những trường hợp giá trị kỳ vọng nhỏ hơn 5 
sẽ sử dụng cách tính theo Fisher-exact. Giá trị p xác 
định sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi p<0,05. 
KẾT QUẢ 
Bảng 1. Một số đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân 

ung thư cổ tử cung giai đoạn IB - IIA 
Đặc điểm lâm sàng Số lượng (n) Tỷ lệ % 
Kích thước khối u 

< 4cm 
≥ 4cm 

 
89 
63 

 
58,6 
41,4 

Khối u xâm lấn 1/3 âm đạo 
Có 

Không 

 
13 
139 

 
8,6 
91,4 

Dạng tổn thương 
Sùi 
Loét 

Loét + sùi 
Thâm nhiễm 

 
106 
10 
28 
8 

 
69,7 
6,6 
18,4 
5,3 

Kết quả cho thấy, đa số bệnh nhân ung thư cổ tử 
cung ở độ tuổi ≥50 chiếm tỷ lệ 55,9%, còn lại là bệnh 
nhân ở độ tuổi <50 chiếm 44,1%. Trên lâm sàng, đa số 
bệnh nhân có khối u kích thước <4cm chiếm tỷ lệ 
58,6% và 41,4% bệnh nhân có khối u ≥4cm. Tỷ lệ 
bệnh nhân có khối u xâm lấn 1/3 âm đạo là 8,6%, còn 
lại 91,4% không có xâm lấn âm đạo. Trong khi đó, các 
dạng tổn thương hay gặp nhất của khối u CTC là dạng 
sùi đơn thuần (chiếm 69,7%), tiếp đến là dạng loét và 
sùi chiếm 18,4%; có 6,6% bệnh nhân có tổn thương 
loét đơn thuần và 5,3% bệnh nhân có tổn thương dạng 
thâm nhiễm. 

Bảng 2. Đặc điểm cận lâm sàng và giai đoạn của K 
Đặc điểm Số lượng (n) Tỷ lệ % 

Mô bệnh học 
Biểu mô vảy 
Biểu mô tuyến 

Hỗn hợp tuyến + vảy 
Tế bào nhỏ 

 
108 
34 
6 
4 

 
71,1 
22,4 
3,9 
2,6 

Nồng độ SCC-Ag trước điều trị 
< 2 ng/ml 
≥ 2 ng/ml 

Không làm xét nghiệm 

 
57 
51 
44 

 
37,5 
33,6 
28,9 

Giai đoạn theo FIGO 
Giai đoạn IB 
Giai đoạn IIA 

 
70 
82 

 
46,1 
53,9 

Kết quả mô bệnh học cho thấy đa số là ung thư 
biểu mô vảy chiếm tỷ lệ 71,1%; tiếp đến là ung thư 
biểu mô tuyến chiếm 22,4%, có 3,9% là ung thư hỗn 
hợp tuyến và vảy; ung thư tế bào nhỏ chiếm tỷ lệ thấp 
nhất với 2,6%.  

Các bệnh nhân ung thư cổ tử cung có nồng độ 
SCC trước điều trị < 2 ng/ml chiếm tỷ lệ 37,5%, trong 
khi đó bệnh nhân có nồng độ này ≥ 2 ng/ml chiếm 
33,6%. Tuy nhiên có 28,9% bệnh nhân không được 
thực hiện xét nghiệm này (do máy sinh hóa hỏng) 

Theo phân loại giai đoạn của FIGO thì đa số bệnh 
nhân ung thư cổ tử cung ở giai đoạn IIA chiếm 53,9%, 
còn lại 46,1% bệnh nhân ở giai đoạn IB. 
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Tất cả bệnh nhân đều được xạ trị tiền phẫu trong 
đó 53,9% bệnh nhân được xạ trị áp sát kết hợp với xạ 
ngoài, còn lại 46,1% bệnh nhân được xạ áp sát đơn 
thuần. Tỷ lệ bệnh nhân có di căn hạch chậu xạ trị tiền 
phẫu và phẫu thuật chiếm 19,7%, còn lại 80,3% không 
có di căn hạch chậu. 

Bảng 3. Mối liên quan giữa một số đặc điểm lâm 
sàng với tình trạng di căn hạch chậu 

Di căn hạch 
Đặc điểm 

Di căn hạch chậu 
(n=30) 

Không di căn 
hạch (n=122) p 

Số lượng % Số lượng % 
< 50 tuổi 
≥ 50 tuổi 

16 
14 

23,9 
16,5 

51 
71 

76,1 
83,5 

>0,05 

Tổn thương sùi 
Tổn thương loét 

21 
3 

19,8 
30,0 

85 
7 

80,2 
70,0 

>0,05 

Kích thước u < 4cm 
Kích thước u ≥ 4cm 

14 
16 

25,8 
18,6 

76 
46 

84,4 
74,2 

>0,05 

Giai đoạn IA 
Giai đoạn IIB 

9 
21 

12,9 
25,6 

61 
61 

87,1 
74,4 

<0,05 

Xâm lấn 1/3  
trên âm đạo 

Không xâm lấn 
 âm đạo 

6 
24 

48,2 
17,3 

7 
115 

53,8 
82,7 

<0,05 

Bệnh nhân ung thư cổ tử cung giai đoạn IIB 
(25,6%) và có xâm lấn 1/3 trên âm đạo (48,2%) có tỷ 
lệ di căn hạch chậu cao hơn so với ung thư CTC giai 
đoạn IA (12,9%) và không xâm lấn âm đạo (17,3%), sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Tuổi, dạng 
tổn thương sùi loét và kích thước khối u của các bệnh 
nhân không có liên quan đến tình trạng di căn hạch 
chậu (p>0,05) 

Bảng 4. Mối liên quan giữa một số đặc điểm cận 
lâm sàng và các phương pháp xạ trị tiền phẫu với tình 
trạng di căn hạch chậu 

Di căn hạch chậu 
 
 

Đặc điểm 

Di căn hạch 
chậu (n=30) 

Không di căn 
hạch (n= 122) 

p 
Số 

lượng 
% 

Số 
lượng 

% 

Mô bệnh học 
Ung thư biểu mô vảy 
Ung thư biểu mô tuyến 

 
16 
10 

 
14,8 
29,4 

 
92 
24 

 
85,2 
70,6 

 
>0,05 

Nồng độ SCC-Ag 
≤ 2ng/ml 
> 2ng/ml 

 
7 
9 

 
12,3 
17,6 

 
50 
42 

 
87,7 
82,4 

 
>0,05 

Xạ trị tiền phẫu 
Xạ áp sát 

Xạ áp sát + xạ ngoài 

 
13 
17 

 
19,4 
20,0 

 
54 
68 

 
80,6 
80,0 

 
>0,05 

Kết quả cho thấy không có sự liên quan giữa đặc 
điểm mô bệnh học và nồng độ của SCC-Ag với tình 
trạng di căn hạch chậu ở các bệnh nhân ung thư CTC 
giai đoạn IB và IIA sau xạ trị tiền phẫu và phẫu thuật 
triệt căn với p>0,05. 
BÀN LUẬN  
Di căn hạch trong ung thư CTC thường đi theo 3 

thân bạch huyết: Thân bạch huyết chậu ngoài, chậu 
trong hay hạ vị và thân sau. Từ các mạch và các hạch 
bạch huyết vùng chủ bụng, ung thư có thể di căn đến 
hạch trung thất, hạch thượng đòn. Trên 152 bệnh nhân 
chỉ có 30 bệnh nhân (19,7%) có di căn hạch chậu sau 
xạ trị tiền phẫu. Vì đây là nhóm bệnh nhân ở giai đoạn 
sớm IB và IIA nên tình trạng di căn hạch chậu sẽ thấp 

hơn các giai đoạn muộn. Qua phân tích thấy hạch di 
căn có liên quan đến giai đoạn bệnh (IIA gặp nhiều 
hơn IB), mức độ xâm lấn tới 1/3 trên âm đạo với 
p<0,05. Kết quả này phù hợp với một số tác giả như 
Bùi Diệu năm 1995 [2], Ngô Thị Tính năm 2011 [3] và 
Nguyễn Văn Tuyên năm 2008 [4]. Một số yếu tố khác 
cũng có sự khác biệt như nhóm tuổi trên và dưới 50, 
kích thước khối u trên và dưới 4cm, dạng tổn thương u 
sùi và loét, nồng độ SCC-Ag bình thường và cao. Tuy 
nhiên mối liên quan giữa tỷ lệ di căn hạch chậu với 
những yếu tố này trong nghiên cứu không có ý ýnghĩa 
thống kê. Nguyên nhân có thể do số bệnh nhân trong 
nghiên cứu còn thấp nên mối liên quan chưa được thể 
hiện rõ. Kết quả này chưa phù hợp với một số nghiên 
cứu của tác giả nước ngoài, cũng có thể do số bệnh 
nhân có di căn hạch chậu ở giai đoạn này còn thấp [5], 
[7].  

Phương pháp xạ trị tiền phẫu áp sát đơn thuần so 
với nhóm được xạ trị áp sát kết hợp xạ ngoài có số 
bệnh nhân di căn hạch chậu tương tự nhau (19,4% so 
với 20%). Điều này cho thấy các nhà lâm sàng nên 
xem xét kỹ khi chỉ định lựa chọn phương pháp xạ trị 
tiền phẫu, bởi lẽ việc kết hợp 2 kỹ thuật xạ trị rõ ràng 
sẽ gây nhiều tác dụng phụ cho bệnh nhân hơn, đồng 
thời cũng làm tăng chi phí điều trị đối với người bệnh.  

Di căn hạch là yếu tố tiên lượng xấu, kết luận này 
đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu của nhiều 
tác giả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trong nghiên 
cứu này tác giả mới chỉ dừng lại ở việc đánh giá tình 
trạng hạch chậu di căn chứ chưa đi sâu vào kết quả 
điều trị, với mong muốn giúp cho thầy thuốc lâm sàng 
có thêm thông tin để tiên lượng bệnh nhân trước điều 
trị.  
KẾT LUẬN  
Tổn thương dạng sùi chiếm tỷ lệ cao nhất (69,7%), 

Kích thước tổn thương ≥4cm chiếm 41,4%, <4cm 
chiếm (58,8%). Đa số là ung thư biểu mô vảy 71,1%. 
Giai đoạn IIA 53,9% và giai đoạn IB 46,1%. Có 19,7% 
bệnh nhân có di căn hạch chậu. 

Bệnh nhân ung thư cổ tử cung giai đoạn IIA 
(25,6%) và có xâm lấn 1/3 trên âm đạo (48,2%) có tỷ 
lệ di căn hạch chậu cao hơn so với ung thư CTC giai 
đoạn IB (12,9%) và không xâm lấn âm đạo (17,3%). 
Không có sự liên quan giữa tuổi, dạng tổn thương sùi 
loét, kích thước u, đặc điểm mô bệnh học và nồng độ 
của SCC-Ag với tình trạng di căn hạch chậu. 
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NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BỆNH TẬT Ở BỆNH NHÂN TRÊN VÀ DƯỚI 60 TUỔI  
TẠI PHÒNG KHÁM VÀ QUẢN Lý SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 
Đỗ Thị Nguyên, Lê Anh Tuấn 

TÓM TẮT 
Cơ sở: Hiện nay, người cao tuổi trên thế giới nói 

chung và ở Việt Nam nói riêng đang có xu hướng tăng 
nhanh. Cơ cấu bệnh tật tại một nơi cụ thể trong một 
khoảng thời gian xác định sẽ giúp cho người quản lý 
nghành y tế có chiến lược phù hợp để nâng cao khả 
năng dự phòng và chăm sóc sức khỏe người dân. Tại 
tỉnh Bình Phước, đặc biệt trong các bệnh viện và 
phòng khám quản lý sức khỏe cán bộ, hiện chưa có 
mô hình bệnh tật nào. 

Mục tiêu: Xác định mô hình bệnh tật, tỷ lệ mắc các 
bệnh, thuốc điều trị của các bệnh nhân trên và dưới 60 
tuổi điều trị ngoại trú tại phòng khám và quản lý sức 
khỏe cán bộ tỉnh Bình Phước trong năm 2012. 

Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu cắt ngang 
mô tả, tiến cứu trên 700 bệnh nhân là cán bộ thuộc đối 
tượng quản lý của ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh 
Bình Phước đến khám và điều trị từ 01 tháng 09 năm 
2011 đến 01 tháng 09 năm 2012 được đưa vào nghiên 
cứu.  

Kết quả: Có tổng số 278 bệnh nhân (39,7%) <60 
tuổi và 422 bệnh nhân (60,3%) ≥60 tuổi, trong đó nam 
giới chiếm tỷ lệ cao hơn nữ giới (84% so với 16%). Đa 
phần bệnh nhân đến khám bệnh là bị tăng huyết áp 
(chiếm 65,3%). Tỷ lệ bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 
chiếm 7,1%, còn các bệnh khác chiếm tỷ lệ thấp hơn. 
ở những người cao tuổi (≥60 tuổi), trong 10 bệnh 
thường gặp nhất thì tăng huyết áp chiếm tỷ lệ cao nhất 
(73,9%), kế đến là bệnh tim thiếu máu cục bộ (5,2%), 
các bệnh khác chiếm tỷ lệ thấp hơn. ở những người 
không cao tuổi (<60 tuổi), trong 10 bệnh thường gặp 
nhất trên các đối tượng này thì tăng huyết áp chiếm tỷ 
lệ cao nhất (64%), kế đến là bệnh viêm họng cấp 
(6,8%), viêm xoang mạn (5,4%), các bệnh khác chiếm 
tỷ lệ thấp hơn. Số lượng bệnh mắc trung bình trong 
nhóm nghiên cứu là 2,1 ± 0,75 (bệnh), số bệnh mắc 
thấp nhất là 1 bệnh, và cao nhất là 4 bệnh; số lượng 
bệnh mắc trung bình ở hai nhóm trên và dưới 60 tuổi là 
gần như nhau. Tuy nhiên, số lượng thuốc dùng thì có 
sự khác biệt chút ít giữa hai nhóm trên và dưới 60 tuổi. 
Bệnh nhân cao tuổi thì dùng nhiều thuốc hơn bệnh 
nhân không cao tuổi với p<0,05. Vitamin được kê nhiều 
nhất cho cả hai nhóm trên và dưới 60 tuổi với tỷ lệ lần 
lượt là 67,8% và 58,6%. Trong các nhóm thuốc hạ 
huyết áp thì ức chế kênh canxi được kê nhiều nhất cho 
nhóm <60 tuổi (45,7%), trong khi đó thì ức chế thụ thể 

angiotensin II được kê nhiều nhất cho nhóm ≥60 tuổi 
(55%). Ngoài ra, nhóm thuốc kháng kết tập tiểu cầu và 
kháng viêm nonsteroids cũng được kê đơn nhiều cho 
cả hai nhóm tuổi. 

Kết luận: Các bệnh thường gặp ở bệnh nhân ≥60 
tuổi là tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, thoái 
hóa cột sống và khớp, viêm dạ dày; các bệnh thường 
gặp ở bệnh nhân <60 tuổi là tăng huyết áp, viêm họng 
cấp, viêm xoang mạn, đái tháo đường típ 2. Số lượng 
thuốc dùng trung bình cho nhóm ≥60 tuổi cao hơn 
nhóm <60 tuổi. Các loại thuốc như vitamin, thuốc hạ 
huyết áp (ức chế kênh canxi, ức chế men chuyển), 
thuốc kháng kết tập tiểu cầu và thuốc kháng viêm 
nonsteroids được dùng nhiều nhất cho cả hai nhóm 
tuổi. 

Từ khóa: mô hình bệnh tật, người cao tuổi, phòng 
khám và quản lý sức khỏe tỉnh Bình Phước. 
summary 
Background: the number of elderly people in the 

world in general and in Viet Nam in specifically is 
increasing rapidly. An analysis of the disease structure 
at a specific location and in a specific period will help 
health care providers adopt the right strategy in 
improving the probability of prevention, and in taking 
care of the patients. Binh Phuoc Province, especially 
the hospitals and clinics serving the government 
administration office staff, has not up to now had these 
disease structure statistics. 

Purposes: to define the disease structure of 
patients, an incidence of the disease and drug 
treatment above or under 60 yeas old who are 
outpatients at the clinic serving the government 
administration office staff of Binh Phuoc province in 
2012. 

Subject and research method: descriptive, cross 
sectional, prospective study of 700 patients who 
reported as outpatients at the clinic serving the 
government administration office staff of Binh Phuoc 
province from September 01st, 2011 to September 01st, 
2012  

Results: there are 278 patients (37.9%) <60 years 
old and 422 patients (60.3%) ≥60 years old, of which 
the proportion of males was higher than females (84% 
compared with 16%). The majority of patients visiting 
the center had high blood pressure (65.3%). The rate 


